Báo cáo nền

tổng quan về mặt hàng cao su của Việt Nam

Nguyễn Quốc Chỉnh & Nguyễn Mạnh Hải

I.  Tình hình sản xuất cao su của Việt Nam


Cây cao su có nguồn gốc từ Nam Mỹ. Vào khoảng năm 1840, hạt cao su được lấy từ lưu vực sông Amazon, được gửi sang Anh để ươm và cuối cùng được đưa sang Nam á và Đông Nam châu á để trồng. Ngày nay châu á là nơi sản xuất cao su chủ yếu  với  sản lượng cao su sản xuất và xuất khẩu chiếm khoảng 98% tổng sản lượng thế giới. 
Cây cao su là cây công nghiệp dài ngày, có khả năng thích ứng rộng, tính chống chịu với điều kiện bất lợi cao và là cây bảo vệ môi trường nên được  nhiều nước có điều kiện tự nhiên, kinh tế-xã hội thích hợp quan tâm phát triển với qui mô diện tích lớn. Sản lượng sản xuất và tiêu thụ của thế giới đều tăng dần qua các năm. Tính đến năm 2000, sản lượng sản xuất tăng gấp 2,14 lần so với năm 1970 và 1,3 lần so với năm 1990. Sản lượng sản phẩm tiêu thụ tăng gấp 2,24 lần so với năm 1970 và 1,24 lần so với năm 1990.

Bảng 1 :  Sản lượng cao su sản xuất và tiêu thụ trên thế giới giai đoạn 1970 - 2010 

Năm
Sản lượng sản xuất (ngàn tấn)
Sản lượng tiêu thụ (ngàn tấn)
Tốc độ tăng trưởng sản xuất/năm (%)
Tốc độ tăng trưởng tiêu thụ /năm (%)

1970
3.125
2.990,0
-
-

1975
3.330
2.270,0
1,28
-5,36

1980
3.845
2.760,0
2,92
3,99

1985
4.300
4.350,0
2,26
9,53

1990
5.108
5.723,0
3,50
5,64

1993
5.310
5.410,0
1,30
-1,86

1994
5.720
5.650,0
7,72
4,44

1995
6.040
5.950,0
5,59
5,31

1996
6.390
6.100,0
5,79
2,52

1997
6.380
6.460,0
-0,16
5,90

1998
6.700
6.560,0
5,02
1,55

1999
6.600
6.680,0
-1,49
1,83

2000
6.710
7.120,0
1,67
6,59

Dự báo 2010
7.381
8.544,0
0,96
1,84

1.1. Tình hình diện tích, năng suất và sản lượng cao su

ở Việt nam, Cao su được trồng từ năm 1897. Đến nay, cao su đã được phát triển khá rộng rãi và trở thành một mặt hàng nông sản xuất khẩu mũi nhọn. Đất đai và khí hậu ở nhiều vùng sinh thái của nước ta, đặc biệt là miền Đông Nam Bộ và Tây Nguyên rất phù hợp với việc sinh trưởng và phát triển cây cao su. Cao su Việt Nam là mặt hàng quen thuộc trên thị trường thế giới. 

Trong các năm qua, Nhà nước đã dành sự quan tâm đầu tư cho phát triển cao su. Trong giai đoạn 1990-2002, tốc độ tăng trưởng bình quân về diện tích cao su đạt 5,87%/năm. Tổng diện tích cao su tính đến năm 2002 đạt 433,1 ngàn ha, với sản lượng khoảng 327,7 ngàn tấn mủ khô. So với năm 1990, diên tích cao su năm 2000 tăng 1,86 lần, sản lượng tăng gấp hơn 5 lần. Nguyên  nhân chính là do có sự đầu tư nghiên cứu cải tiến giống, nâng cao cơ sở hạ tầng, đầu tư tăng năng suất nên trong cùng giai đoạn, sản lượng cao su tăng trưởng với tốc độ khá cao, đạt trên 16%/năm (Bảng 2).

Bảng 2. Tình hình diện tích,  sản lượng cao su giai đoạn 1990-2002

Năm
Diện tích  ( ngàn ha)
Sản lượng  (ngàn tấn)

1990
221,7
57,9

1991
220,6
64,6

1992
212,4
67,0

1993
242,5
96,9

1994
258,4
128,8

1995
278,4
124,7

1996
254,2
142,5

1997
347,5
186,5

1998
382,0
193,5

1999
394,9
248,8

2000
412,0
290,8

2001
418,2
300,7

        2002
433,1
327,7

Tốc độ tăng bình quân /năm (%)
5,87
16,45

Theo số liệu của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, tính đến cuối năm 2002, cả nước đã có 433.000 ha cao su, trong đó 238.000 ha đang cho thu hoạch. Trong năm 2002, nhờ các biện pháp thâm canh, kích thích mủ nên sản lượng mủ ước đạt 315.000 tấn. Trong số đó, Tổng công ty cao su Việt Nam hiện có gần 220.000 ha, với khoảng 168.000 ha đang kinh doanh (chiếm xấp xỉ 70% diện tích kinh doanh của cả nước) và sản lượng mủ ước đạt 240.000 tấn (chiếm 76,2% tổng lượng cao su của cả nước).

Cao su của Việt Nam được trồng tập trung nhiều tại hai vùng Đông Nam Bộ và Tây nguyên. Năm 2000, diện tích cao su của Đông Nam Bộ đạt trên 284 ngàn ha, chiếm 70% tổng diện  tích toàn quốc. Bình Dương, Bình Phước và Đồng Nai là các  tỉnh có diện tích cao su lớn nhất. Năm 2000, diện tích cao su của Bình Dương đạt 94,5 ngàn ha (23,2% diện tích toàn quốc), Bình Phước đạt 87 ngàn ha (21,3%) và Đồng Nai là 42,4 ngàn ha (17,5%). Diện tích cao su của Tây nguyên năm 2000 là 89,3 ngàn ha, chiếm 21,9% tổng diện tích của cả nước.

Bảng 3. Diện tích, sản lượng cao su một số tỉnh trong cả nước năm 2000

Diễn giải
Diện tích gieo trồng (ha)
Diện tích thu hoạch (ha)
Năng suất (tạ/ha)
Sản l​ượng (tấn mủ khô)

Bắc Trung Bộ
31.247
8.077
11,4
9.222

Tây Nguyên
89.321
34.185
12,2
41.740

Kon tum
13.224
1.325
12,1
1.614

Gia Lai
49.659
15.960
12,3
19.726

§¾k l¾k
26.438
16.900
12,0
20.400

Đông Nam Bộ
284.077
185.997
12,9
240.982

Tp. Hồ Chí Minh
2.904
2.503
12,5
3.133

Bình Ph​ước
86.961
51.162
13,4
69.000

Tây Ninh
28.593
17.178
12,5
21.618

Bình D​ương
94.585
58.989
12,6
74.658

Đồng Nai                                                            
42.420
39.964
12,7
51.150

Bình Thuận
10.074
1.050
11,4
1.200

Bà Rịa -Vũng Tàu
18.540
15.151
13,3
20.223

Có thể nhận thấy năng suất mủ cao su tương đối đồng đều giữa các vùng sản xuất chính với năng suất bình quân (trên diên tích thu hoạch) đạt 12, 38 tạ/ha. Năm 2000, năng suất  cao su đạt cao nhất ở Bà Rịa – Vũng Tàu và Bình Phước tới 13,4 tạ/ha.

Trên thế giới, Việt Nam được xếp thứ 4 về xuất khẩu cao su thiên nhiên. Tuy nhiên, so với các nước trong khu vực,  cao su Việt nam còn thua kém rất nhiều kể cả về diện tích, năng suất và sản lượng. Cao su Việt Nam chủ yếu vẫn phát triển theo chiều rộng. Dù có tốc độ tăng trưởng bình quân khá cao là 6,27%/năm trong 10 năm qua nhưng hiện nay năng suất cao su Việt Nam (theo số liệu của FAO, tính trung bình trên tổng diện tích) chỉ đạt 545 kg/ha, so với 743 kg/ha của Indonesia, 1.471 kg/ha của Thái Lan và 910 kg/ha của thế giới
 ( Biểu 3).  Đây cũng là những thách thức mà ngành cao su Việt nam phải đối mặt trong quá trình hội nhập với nền kinh tế quốc tế.
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Bảng 4.  Năng suất cao su thiên nhiên của một số nước 1990-2000

  Đ/vị năng suất: kg/ha, 

Tên nước
Năm
Tốc độ tăng trưởng bình quân (1990-2000)


1990
2000


  Indonesia
683,6
743,5
0,9

  Malaysia
800,2
569,6
-3,2

  Philippines
708,9
686,7
-0,3

  Thái Lan
1012,9
1470,8
3,9

  Việt Nam
261,3
544,8
8,4

  Thế giới
784,3
910,3
1,5

1. 2. Hình thức tổ chức sản xuất

Hiện nay, cao su được sản xuất do hai loại hình tổ chức, đó là tư nhân và các doanh nghiệp nhà nước.

1.2. 1. Sản xuất cao su trong các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) 

Tính đến năm 2002, diện tích vườn cây cao su thuộc sự quản lý của các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) chiếm khoảng 70% tổng diện tích cả nước. Dự kiến đến năm 2010 khu vực DNNN chiếm khoảng 45% tổng diện tích toàn ngành.

Trong khối DNNN, Tổng công ty cao su quản lý trên 60% tổng diện tích và là đơn vị đầu ngành trong việc đổi mới công nghệ, áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, đầu tư thâm canh. Các doanh nghiệp do địa phương quản lý chiếm khoảng 14% tổng diện tích toàn ngành, tập trung chủ yếu ở Tây nguyên, miền Đông Nam Bộ. Các doanh nghiệp quân đội chiếm khoảng 6% tổng diện tích toàn ngành.

So với các cơ sở cao su tư nhân, các doanh nghiệp nhà nước có lợi thế trong đầu tư  thâm canh do được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách, có đội ngũ cán bộ khoa học kỹ thuật và có vùng nguyên liệu lớn. Do đó, có điều kiện đầu tư áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, có khả năng sản xuất các sản phẩm chế biến có chất lượng cao. Việc tổ chức sản xuất được khép kín từ khâu trồng mới, chăm sóc, chế biến và tiêu thụ sản phẩm.  Việc quản lý sản xuất phổ biến được tiến hành dưới hình thức khoán. 

Để phát triển sản xuất, tạo vùng nguyên liệu các DNNN có nhiều hình thức tổ chức sản xuất khác nhau:

· DNNN đầu tư trực tiếp cho các cá nhân, các tổ chức sản xuất kinh doanh cao su.  Hình thức này cũng được thực hiện với những cách khác nhau tuỳ thuộc vào điều kiện cụ thể của từng doanh nghiệp:

- Giao đất cho các hộ tự tổ chức sản xuất kinh doanh. Các hộ có nghĩa vụ nộp các khoản thu cho ngân sách theo qui định và  phần  chi phí quản lý cho doanh nghiệp theo hợp đồng. Hình thức này được áp dụng ở Tây nguyên.

- DNNN dùng vốn 327 để đầu tư cho các hộ sản xuất ( Công ty cao su Daklak)
- DNNN đầu tư 50% vốn đầu tư xây dựng cơ bản cho các hộ. Các hộ nhận khoán sẽ hoàn trả vốn bằng sản phẩm trong thời kỳ sản xuất kinh doanh (Công ty Chư Sê-Gia lai). 
- DNNN đầu tư khai hoang, trồng mới, giao cho các hộ quản lý, chăm sóc, khai thác dưới sự hỗ trợ kỹ thuật và thu mua sản phẩm của DNNN ( Công ty cao su Lộc Ninh). 

· DNNN cùng với các tổ chức xã hội khác (Hội Nông dân) hỗ trợ các hộ gia đình lập dự án vay vốn dài hạn để đầu tư cho sản xuất và trả tiền ứng trước cho DNNN ( Sông Bé). 

Hiện nay, hình thức đầu tư trực tiếp với các cá nhân được tiến hành ở hầu hết các DNNN khu vực Tây Nguyên và Miền ĐNB. Tuy nhiên, tỷ lệ đầu tư theo hình thức này còn thấp, hình thức chưa thật hấp dẫn nên chưa thu hút được đông đảo các hộ trồng cao su trên đất của DNNN. Một trong những nguyên nhân chính của việc thiếu tính hấp dẫn của hình thức đầu tư này là thủ tục nhận vốn đầu tư còn nhiều phức tạp.
· DNNN cùng đầu tư vốn với các cá nhân và các tổ chức sản xuất kinh doanh trên đất của DNNN.

Đây là hình thức DNNN gọi vốn đầu tư của các cá nhân, các tổ chức và các thành phần kinh tế. Công ty cao su Đaklak đã kết hợp cùng với các hộ theo phương thức cùng góp vốn. Công ty đầu tư khai hoang, trồng mới rồi giao cho các hộ quản lý sau năm thứ nhất. Công ty tiếp tục đầu tư 70% chi phí chăm sóc. Các hộ đầu tư 30% trong những năm còn lại trong thời kỳ KTCB. Ngoài phần vốn góp theo qui định, các hộ có thể đầu tư thêm và hưởng lợi từ phần đầu tư thêm đó. Hộ trả lại vốn góp và lãi cho công ty bằng sản phẩm. Ngoài phần phải trả, hộ bán sản phẩm cho công ty theo giá thoả thuận.

Công ty cao su Lộc Ninh đầu tư vốn và kỹ thuật cho các hộ gia đình trong thời gian KTCB. Giá trị công lao động của các hộ được tính theo Tổng công ty cao su Việt Nam và được hưởng lãi suất 9,6%/năm, đuợc bảo toàn giá trị vốn lao động đầu tư.

Một hình thức hùn vốn đầu tư khác của công ty cao su Lộc Ninh là công ty kết hợp với tỉnh đội Tiền Giang góp vốn đầu tư trồng cao su, chia lợi nhuận theo tỷ lệ vốn góp với diện tích trên 100 ha.  Công ty đảm nhận cung cấp cây giống, kỹ thuật, làm đường giao thông. Tỉnh đội Tiền Giang chịu trách nhiệm khai hoang, chăm sóc. Tổng mức đầu tư lên tới 21,8 triệu đồng/ha. Cũng tại công ty cao su Lộc Ninh, Công ty tiến hành tổ chức khoán vườn cây cho công ty Đất Việt theo hợp đồng.

Tuy nhiên, do được bao cấp trong thời gian dài, lại quản lý trong phạm vi rộng nên việc tổ chức sản xuất còn nhiều hạn chế. Hiệu quả sử dụng đất đai, tiền vốn còn ở mức độ thấp.  Nguyên nhân của tính kém hiệu quả xuất phát từ những yếu kém trong công tác quản lý, bộ máy quản lý còn cồng kềnh, chi phí quản lý lớn và không linh động so với các doanh nghiệp tư nhân. Tình trạng thiếu vốn đầu tư khá phổ biến trong các DNNN.  Hiện nay, nguồn vốn của các DNNN vẫn chủ yếu là vốn ngân sách. Tỷ lệ nguồn vốn này có xu hướng giảm nhanh qua các năm. Vốn tự bổ sung chiếm tỷ lệ 28-30 %. Phần còn lại được bổ sung từ vay dài hạn ngân hàng và các tổ chức xã hội khác (Bảng 5).

Mặt khác do bố trí trên địa bàn rộng nên việc quản lý chất lượng vườn cây, chất lượng sản phẩm rất khó khăn và phức tạp. Tình trạng mất mủ diễn ra phổ biến trong các doanh nghiệp. Có doanh nghiệp có thời điểm ước tính mất khoảng 20% so với sản lượng kế hoạch
.

Bảng 5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư cho sản xuất cao su trong các DNNN










Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu
1995
1996
1997
1998
1999

Ngân sách
66
64
60
54
53

Tự bổ sung
25
28
28
30
30

Vay dài hạn
7
6
8
10
11

Ngân hàng thế giới
1
1
3
4
3

Khác
1
1
1
2
3

Tổng
100
100
100
100
100

Nguồn: Chiến lược phát triển giai đoạn 2001 - 2002, TCTCSVN, tháng 1/2001

1..2. 2. Sản xuất cao su trong khu vực sản xuất tư nhân

Cao su tư nhân tồn tại dưới hai hình thức là cao su tiểu điền và trung-đại điền. Cao su tiểu điền ( còn gọi là trang trại gia đình) có qui mô sản xuất nhỏ 1-10 ha/điền chủ. Chủ hộ là người trực tiếp quản lý SXKD, sản phẩm chủ yếu là mủ nguyên liệu chưa qua chế biến. Cao su trung và đại điền có qui mô sản xuất trên mức tiểu điền, quản lý theo hình thức 2 cấp trở lên, sản phẩm có thể sơ chế ở mức độ thấp (mủ tời xông khói RSS) để tiêu thụ trong nước. 

ở nước ta hiện nay, cao su tư nhân chiếm khoảng 30% tổng diện tích cao su toàn quốc. Đây là khu vực hiện đang có nhiều lợi thế trong quản lý, chăm sóc, khai thác và hiệu quả sản xuất.
Tính đến 1996, tổng diện tích cao su tiểu điền là 48.000
 ha, được phân bổ như sau:

· Vùng Đông Nam Bộ: 40.232 ha chiếm 14 % tổng diẹntích và 82,5 % diện tích tiểu điền.

· Vùng Tây nguyên: 4.578 ha chiếm 1,6% tổng diện tích, 9,4 % diện tích tiểu điền

· Vùng Duyên Hải Trung Bộ: 3.965 ha, chiếm 1,4% tổng diện tích và 8,1% diện tích tiểu điền.

Kết quả nghiên cứu tại Bình Dương cho thấy cao su tiểu điền có qui mô diện tích dưới 4 ha/hộ là phổ biến với 72,5% tổng diện tích cao su tiểu điền. Số hộ có qui mô diện tích trên 4 ha chiếm 10%  và chiếm 27,5 % trong tổng diện tích.

Hiện nay, cao su tiểu điền đang được Nhà nước quan tâm phát triển. Chính sách giao đất giao rừng, và các chính sách tín dụng, khuyến nông đã bước đầu tạo điều kiện cho Cao su tiểu điền phát triển. Tuy nhiên, Cao su tiểu điền cũng còn gặp rất nhiều khó khăn trong sản xuất nhất là vốn đầu tư, giá các yếu tố đầu vào và tiêu thụ sản phẩm. Nguồn vốn chủ yếu trong các tổ chức này là nguồn vốn vay từ ngân hàng phát triển nông nghiệp. Luợng vốn được vay tuỳ thuộc vào qui mô diện tích. Hiện nay, sản phẩm của các tổ chức này chủ yếu là mủ thô cung cấp cho các DNNN hoặc tư nhân làm công tác chế biến, giá cả không ổn định. 

2. Tình hình đầu tư và chi phí sản xuất cao su

2.1. Tình hình đầu tư cho sản xuất

Một ha cao su KTCB của quốc doanh tính ra sau 7 năm vốn đầu tư phải từ 40-60 triệu đồng tuỳ theo vùng đất, loại giống và chi phí đầu tư cơ sở hạ tầng. Các vùng cao su tiểu điền chi phí đầu tư có thể ít hơn từ 15-20%.  Với chi phí đầu tư ban đầu rất lớn, thời kỳ KTCB dài (thường là 7 năm) gây không ít khó khăn cho nhà sản xuất nhất là các hộ gia đình.

Việc đầu tư cho cao su trong thời kỳ sản xuất kinh doanh thường phụ thuộc vào trình độ nhận thức khả năng kinh tế của các nhà sản xuất và giá cao su hiện hành. 

Theo kết qủa điều tra của dự án ACIAR năm 2002 của trường Đại học nông nghiệp I, Hà nội tại Bình Dương cho việc đầu tư của các hộ gia đình là rất thấp và thay đổi tuỳ thuộc vào nhận thức và khả năng cúa mỗi hộ.  Mức đầu tư cụ thể như sau:

Phân hữu cơ: có 33.3 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 - 2.25 tấn/ha.

Phân Đạm:  có 44,44 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 - 250 kg/ha.

Phân Lân:  có 33,33 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 – 416 kg/ha.

Phân Kali:  có 33,33 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 – 83,3 kg/ha.

Phân tổng hợp (DAP):  có 88,9 % số hộ đầu tư trong tổng số hộ điều tra với mức 0 – 1000 kg/ha.

Việc đầu tư cũng phụ thuộc rất nhiều vào giá mủ cao su trên thị trường. Giá mủ ảnh hưởng trực tiếp tới hiệu quả sản xuất và thu nhập của người lao động nhất là đối với cao su tiểu điền. Do vậy, ảnh hưởng trực tiếp tới sự đầu tư trở lại của nông hộ. Khi giá mủ thấp và kéo dài, nông hộ không những không đầu tư trở lại được mà có khi còn phải chặt bán cả vườn cây để thu hồi một phần vốn. Một ví dụ điển hình là năm 2001, giá cao su mủ xuống thấp, các vườn cao su không những không được đầu tư mà một số còn bị khai thác để bán gỗ.  Mặc dù gỗ cao su cũng có giá trị tương đối cao, giải pháp này chỉ được sử dụng khi khả năng kinh doanh mủ cao su không còn hiệu quả. Gỗ cao su được sử dụng chủ yếu trong ngành xây dựng.

2.2 Chi phí sản xuất

Mặc dù năng suất mủ cao su còn thấp, nhưng do nguồn lực lao động dồi dào, chi phí lao động thấp cộng với việc áp dụng phương pháp canh tác hiệu quả nên giá thành sản xuất cao su của Việt Nam tương đối thấp so với các nước trong khu vực. Trong giai đoạn 1994-1997, chi phí sản xuất cao su trung bình của Việt Nam khoảng 650 USD/tấn, chỉ bằng khoảng 60% chi phí sản xuất cao su của Malaysia và 70% chi phí sản xuất của Indonesia và Thái Lan
. Điều này cho thấy Việt Nam cũng là nước có lợi thế tương đối về chi phí giá thành trong việc sản xuất cao su. 


[image: image1]
Do điều kiện canh tác, đất đai khác nhau nên năng suất cao su của Việt Nam còn có sự khác nhau giữa các vùng. Chính vì thế, chi phí sản xuất, chế biến ở một số tỉnh cũng khác nhau tương đối lớn, ảnh hưởng rất lớn tới lợi nhuận từ quá trình sản xuất chế biến cao su. 

Trong toàn bộ Tổng Công ty cao su Việt Nam, 20 đơn vị thành viên trong khối trồng, khai thác chế biến, xuất khẩu cao su (gọi chung là khối nông nghiệp) cũng có sự khác biệt rõ trong giá thành sản xuất. Đơn vị có vườn cây khai thác còn ít như Bình Thuận giá thành 1 tấn mủ đã qua chế biến là hơn 6.271.000 VNĐ, tương đối lớn (18.000 ha) như Phú Riềng là 6.671.000 ®, Phước Hoà 6.500.000 ®, rất lớn (trên dưới 30.000 ha) như Đồng Nai là 7,9 triệu ®, Dầu Tiếng 7,36 triệu đ/tấn. Công ty dẫn đầu về năng suất, diện tích ở Tây Nguyên là Chư Sê, giá thành 1 chỉ 6,4 triệu đ/tấn. Giá thành sản xuất bình quân của Tổng công ty trong cả năm 2001 là 7,5 triệu đ/tấn (xấp xỉ 500 USD/tấn). So với giai đoạn 1994-1997, tính theo đô la Mỹ thì giá thành sản xuất cao su tại Việt Nam đã giảm đáng kể từ mức trên 600 USD/tấn xuống mức hiện nay chỉ còn trên dưới 500 USD/tấn. Giá thành sản xuất giảm đã cải thiện đáng kể khả năng cạnh tranh của cao su Việt Nam trong hai năm gần đây.

Theo Tổng công ty cao su Việt Nam, giá thành cao một phần do việc đầu tư các nhà máy chế biến trước đây đa phần được bố trí các dây chuyền sản xuất sản phẩm cấp cao như SVR 3L. Trong khi đó, các nhà máy có giá thành thấp là nhờ các cải tiến quản lý, tiết kiệm, giảm các chi phí không cần thiết. Lợi nhuận thu được trên 1 tấn mủ cao su bán được cũng tuỳ thuộc và sự đa dạng sản phẩm và khả năng kinh doanh của từng đơn vị sản xuất cao su Việt Nam. 
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Trong thời gian qua, do thị trường biến đổi khá mạnh nên dù là nước có lợi thế sản xuất cao su xét về mặt giá thành sản xuất so với nhiều nước khác song Việt Nam cũng trải qua nhiều khó khăn. Sự giảm giá bán ra của sản phẩm cao su làm cho  chỉ số Chi phí nguồn lực nội địa (DRC) của cao su Việt Nam tăng từ 0,57 năm 1995 lên 1,6 năm 1999
. Chỉ số DRC tăng lên đồng nghĩa với việc khả năng cạnh tranh của cao su xuất khẩu của Việt Nam giảm xuống. DRC của cao su năm 1995 bằng 0,57 có nghĩa là chỉ với 57 đồng chi phí nguồn lực trong nước sản xuất cao su có thể thu được 100 đồng khi xuất khẩu. Chỉ số DRC của cao su năm 2000 là 1,6 thì có nghĩa là với chi phí nguồn nội lực 1,6 đồng thì chỉ thu được về 1 đồng khi xuất khẩu, tức là càng xuất khẩu cao su thì càng bị lỗ.

3. Các chính sách ảnh hưởng đến sản xuất cao su

Cao su được coi là một trong những cây xuất khẩu có giá trị nằm trong ba chương trình lớn của Nhà nước: Đó là chương trình lương thực-thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu được khuyến khích phát triển. Các chính sách  chủ yếu ảnh hưởng đến sự phát triển của ngành hàng cao su bao gồm các nhóm chính sách về đất đai, nhóm chính sách về vốn, nhóm chính sách đối với các đầu vào của sản xuất và nhóm các chính sách có liên quan đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm.

Trong nhóm các chính sách về đất đai có  Luật đất đai ban hành năm 1993 và Luật đất đai sửa đổi (1998) trong đó có qui định rõ quyền của người sử dụng đất, qui định về mức hạn điền. Chính sách giao khoán đất được qui định trong Nghị định 01/CP ngày 04/01/1995 của Chính phủ; Chính sách về thời gian sử dụng đất được qui định trong Nghị định 85/CP (1995); Chính sách miễn giảm thuế sử dụng đất với các chủ trang trại sử dụng đất trống, đồi núi trọc được qui định tại Nghị định 51/1999 QĐ-CP. Chính sách miễn giảm thuế giá trị gia tăng theo qui định của Nghị định 28/1998 QĐ-CP.

Trong nhóm các chính sách về vốn phải kể đến chính sách vay vốn ngắn hạn, trung hạn và dài hạn theo tinh thần Nghị định 14/CP ngày 02/03/1993 để phát triển sản xuất nông-lâm-ngư nghiệp và kinh tế nông thôn với lãi suất thích hợp.  Chỉ thị số 658/TTg (1997) tạo điều kiện cho các doanh nghiệp sản xuất cao su huy động vốn theo hình thức cổ phần hoá. Chủ trang trại cao su cũng được vay vốn với lãi suất ưu đãi là 9%/năm từ Quỹ hỗ trợ phát triển của Nhà nước theo tinh thần Thông tư số 82/2000/TT-BTC.

Một trong những yếu tố quyết định đến hiệu quả sản xuất là giá cả và thời gian cung ứng các yếu tố đầu vào. Hiện nay, phần lớn các đầu vào chủ yếu trong sản xuất trừ phân lân đều phải nhập khẩu từ nước ngoài. Do vậy, hạn ngạch nhập khẩu và giá nhập khẩu các đầu vào được xem là nhân tố quan trọng. Hạn ngạch nhập khẩu do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Thương mại và Bộ Công nghiệp quyết định. Hiện nay, phần lớn hạn ngạch nhập khẩu phân bón được phân bổ cho Tổng công ty phân bón. Mặc dù giá các đầu vào đã được Nhà nước trợ giá ở một mức độ nhất định nhưng giá thực tế vẫn còn tương đối cao so với giá của sản phẩm nông nghiệp.

Trong nhóm các chính sách liên quan đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm phải kể đến Nghị định số 57/1998/ND-CP ngày 01/09/1998 xoá bỏ sự phân biệt giữa các doanh nghiệp sản xuất và doanh nghiệp xuất khẩu. Nghị định này cho phép các doanh nghiệp được xuất khẩu trực tiếp mà không cần xin giấy phép xuất khẩu của Bộ Thương mại như trước đây. Điều này đã tạo nhiều thuận lợi cho các doanh nghiệp. Ngoài ra, Quyết định số 55/1998/QĐ-TTg ngày 02/03/1998 đã cho phép các doanh nghiệp và các hợp tác xã xuất khẩu sản phẩm của mình mà không cần xin giấy phép mà chỉ cần đăng ký với phòng hải quan tỉnh. Đây thực sự là một chính sách khá “thông thoáng” cho doanh nghiệp.

II. Các kênh Marketing sơ cấp

Theo số liệu của Viện nghiên cứu cao su, có tới 95,4% sản lượng cao su được định tiêu chuẩn kỹ thuật Việt nam. Cao su định tiêu chuẩn kỹ thuật Việt Nam được sản xuất bởi các công ty cao su quốc doanh. 

Hiện nay, Việt Nam có bốn chủng loại sản phẩm cao su được chế biến để xuất khẩu như sau:

1 Cao su khối (SVR): Là loại cao su mủ khối, trong đó loại 3L chiếm đại số chiếm tỷ lệ cao nhất (theo điều tra năm 1996 thì loại này chiếm tới 81 % trong tổng sản lượng TSR, hiện nay các sản phẩm mủ cấp cao SVR 3L, L, 5 chỉ còn 71,7%). Ngoài ra còn có các loại khác như  SVR 10, SVR 20 cũng đáp ứng tiêu chuẩn Việt nam nhưng chất lượng không ổn định. Việc sản xuất  SVRCV50, SVRCV60 tuỳ theo yêu cầu của khách hàng. 

2 Loại mủ cô đặc (mủ kem, mủ li tâm): Loại này thường dùng làm các mặt hàng cao su như găng tay, bong bóng, ... chiếm tỷ lệ khoảng  3%, hiện nay đạt mức 4,7%.

3 Loại cao su xông khói vá cao su tờ đánh đông ở nồng độ nguyên thuỷ (RSS hoặc ICR): Chiếm khoảng 1,4 %.

4 Cao su Crếp 2, 3 và 4: loại này chiếm khoảng 0,2%.

Tính đến năm 1998, cả nước có 40 xưởng chế biến mủ với tổng công suất đạt khoảng 170.000 tấn.  Mặc dù thiết bị máy móc phần lớn đã cũ và lạc hậu, song gần đây một số xí nghiệp đã đầu tư máy móc thiết bị mới (công suất từ 6.000 đến 12.000 tấn/năm có khi lên đến 15.000 tấn/năm), nên chất lượng mủ cao su chế biến đã đồng đều và khá ổn định, từng bước tạo ra uy tín trên thị trường thế giới.  Theo số liệu của Viện nghiên cứu cao su, có tới 90% lượng cao su Việtnam đạt tiêu chuẩn kỹ thuật, được phân loại và cấp giấy chứng nhận chất lượng đạt tiêu chuẩn quốc gia
. Tính đến hết năm 2001, các nhà máy chế biến của Tổng công ty cao su Việt Nam đang có công suất thiết kết 258.000 tấn, thêm vào đó khoảng 30.000 tấn công suất của các công ty cao su địa phương và các nhà máy chế biến ngoài quốc doanh. Như vậy, tổng công suất thiết kế của toàn ngành cao su Việt Nam cũng lên tới khoảng 290.000 tấn/năm.  Với công suất thiết kế này , nhu cầu về sơ chế mủ cao su có thể được thoả mãn. Tuy nhiên, cao su tiểu điền đến kỳ thu hoạch tăng nhanh đồng thời nhiều vườn cây cao su nằm ở các vùng sâu vùng xa, trải dài từ Thanh Hoá đến Bình Thuận, Tây Ninh và biên giới Tây nguyên nên hệ thống thu mua của các nhà máy chế biến chưa bao quát được hết. Trong những điều kiện đó, kênh thu mua tư nhân phát huy tác dụng, thu gom sản phẩm mủ cao su và xuất khẩu cao su nguyên liệu sống sang Trung quốc.

Có 3 kiểu kênh marketing sơ cấp trong sản xuất sản phẩm cao su.  Người sản xuất (người hoặc doanh nghiệp trồng cao su) có thể đưa sản phẩm thô của mình trực tiếp đến các nhà máy và xưởng chế biến trong nước. Kiểu kênh marketing sơ cấp thứ hai là người sản xuất mủ cao su bán sản phẩm của mình cho người thu gom, sản phẩm qua các xưởng sơ chế sau đó mới đến các nhà máy chế biến và kiểu kênh marketing sơ cấp khác nữa là sản phẩm cao su sau khi qua các xưởng sơ chế được xuất khẩu ngay sang Trung quốc.

III. Thị trường

1. Thị trường trong nước

Thị trường trong nước của sản phẩm cao su khá nhỏ bé so với thị trường xuất khẩu. Nhu cầu về sản phẩm cao su của thị trường trong nước chỉ chiếm khoảng 10-15% tổng sản lượng mủ cao su sản xuất hàng năm. 

Do đầu tư cho công nghiệp chế biến cao su còn thấp nên hiện nay chỉ có khoảng 20% cao su tự nhiên được chế biến. Phần còn lại được xuất khẩu dưới dạng nguyên liệu thô giá trị thấp. Các sản phẩm chế biến từ cao su tiêu thụ tại thị trường trong nước chủ yếu bao gồm: các loại săm lốp, găng tay y tế, băng chuyền, đai, phớt dùng trong sản xuất công nghiệp, và cả một số sản phẩm được dùng trong lĩnh vực quốc phòng và an ninh như các loại lốp dùng cho các máy bay MIG-21 và SU-22 v.v…
Trong cả nước có 3 doanh nghiệp nhà nước lớn sản xuất các sản phẩm từ cao su là Công ty cao su Sao vàng, Công ty cao su miền Nam và Công ty cao su Đà nẵng. Hai công ty cao su bao gồm Công ty cao su miền Nam và Công ty cao su Đà nẵng thuộc Tổng công ty Hoá chất Việt Nam.

Đối với sản phẩm săm lốp ô tô, xe đạp, xe máy, các công ty của Việt nam chiếm khoảng một nửa thị phần trong nước. Cùng với Công ty Sao vàng (Bộ Công nghiệp), Tổng công ty Hoá chất là đơn vị sản xuất các sản phẩm từ cao su lớn của cả nước. Chỉ riêng trong 6 tháng đầu năm 2002, Tổng Công ty đã sản xuất được 340 ngàn lốp xe ô tô, 2,2 triệu lốp xe gắn máy và 5,4 triệu lốp xe đạp. Đối với mặt hàng lốp xe đạp, sản lượng tiêu thụ hàng năm của cả nước hiện nay khoảng 20 triệu chiếc, trong đó Tổng công ty hoá chất sản xuất được 13 triệu chiếc
. 

Sản phẩm của cao su của Việt Nam cũng bắt đầu tìm được thị trường xuất khẩu sang các nước Đông Âu mặc dù khối lượng còn rất hạn chế, chẳng hạn mặt hàng lốp xe đạp địa hình. Mặt hàng lốp xe máy trong những năm gần đây được đa dạng hoá. Ngoài sản phẩm của các công ty Việt Nam, còn có sản phẩm của các công ty liên doanh và cả nguồn lốp xe máy nhập khẩu. Giá lốp xe máy do các công ty Việt Nam sản xuất chỉ bằng 60-70% giá lốp nhập ngoại. Mặt hàng lốp xe máy sản xuất trong nước còn được bảo hộ một cách gián tiếp do lốp nhập khẩu còn phải chịu một thuế suất nhập khẩu tương đối cao (ở mức 40%). Số lượng lốp “nội” tiêu thụ trên thị trường có tăng lên nhưng còn chưa có tính cạnh tranh cao so với lốp ngoại. Thị hiếu dùng lốp ngoại của nhiều người tiêu dùng không hẳn do tâm lý chuộng đồ ngoại mà chủ yếu là do chất lượng lốp “nội” còn ở mức thấp hơn.

Trong giai đoạn 1991-1998, các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm cao su của Việt Nam như Công ty cao su Sao vàng và Tổng công ty Hoá chất đã đầu tư hơn 120 tỷ đồng cho việc nâng cấp thiết bị và dây chuyền sản xuất. Trong những năm gần đây, Tổng công ty Hoá chất vẫn đang tiếp tục đầu tư nâng công suất dây chuyền sản xuất lốp xe ô tô lên 1,2 triệu chiếc/năm. Tổng công ty hợp tác về công nghệ với Viện Cao su Liên Bang Nga và xuất khẩu sang khu vực Đông Âu các loại lốp chuyên dùng. Ngoài các sản phẩm săm lốp xe, các loại sản phẩm kỹ thuật khác chế biến từ nguyên liệu cao su cũng đang được Tổng công ty chú trọng phát triển. Công ty công nghiệp Cao su Miền Nam đang hợp tác với Hãng Yokohama để sản xuất một số mặt hàng cao su kỹ thuật như băng tải và dây đại chuyền với số lượng lớn phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu
.


 Việc xây dựng các công ty liên doanh sản xuất các sản phẩm từ cao su đã tăng lên trong những năm gần đây. Điều đó cũng có nghĩa là một phần sản lượng mủ cao su cũng được sử dụng nhiều hơn tại thị trường trong nước để làm nguyên liệu cho các nhà máy này. Mặc dù thị phần cao su nguyên liệu thô ở thị trường trong nước còn khiêm tốn so với thị trường xuất khẩu, nhưng nếu các công ty được đầu tư thích đáng hơn nữa thì tỷ trọng xuất khẩu cao su nguyên liệu thô sẽ giảm xuống do các sản phẩm của công nghiệp chế biến cao su phát triển và có khả năng xuất khẩu được. Điều đó còn có tác dụng tạo thêm hàng ngàn việc làm cho xã hội và góp phần vào việc xoá đói, giảm nghèo ở các vùng sản xuất và chế biến cao su. Tuy vậy, cùng với sự phát triển của công nghiệp chế biến các sản phẩm từ cao su, tác động về mặt môi trường của các nhà máy và cơ sở sản xuất này cũng cần được đặc biệt chú ý xử lý.

2. Thị trường ngoài nước

Cao su Việt nam chủ yếu được dùng để xuất khẩu. Năm 2001, Việt Nam xuất khẩu 269 nghìn tấn mủ, chiếm 89,5% tổng sản lượng sản xuất. Trong số các mặt hàng nông nghiệp xuất khẩu, cao su đóng góp phần kim ngạch đáng kể, thường đứng thứ 4 sau gạo, thuỷ sản và cà phê.  Trong khi năm 1998 kim ngạch do cao su đem lại là 127 triệu đôla Mỹ thì đến 2001, con số này đã lên đến 161 triệu đôla.


[image: image2.wmf]0

200

400

600

800

1000

1200

Triệu US$

1995

1996

1997

1998

Year

Đồ thị 3.1: Kim ngạch các sản phẩm nông nghiệp 

chủ yếu, 1995-1998

Gạo

Thuỷ sản

Cà phê

Cao su

Hạt điều
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Cùng với việc tăng về sản lượng xuất khẩu, kim ngạch xuất khẩu cao su cũng có xu hướng tăng lên. Tuy vậy, kim ngạch xuất khẩu không tăng theo tỷ lệ thuận với sản lượng do ảnh hưởng của yếu tố giá cả. Năm 1996, lượng cao su xuất khẩu của Việt nam chỉ là 194,5 ngàn tấn nhưng kim ngạch đạt mức đỉnh điểm với 254,5 triệu USD do giá xuất khẩu thời gian này khá cao. Trong khi đó, năm 2001, khối lượng cao su xuất khẩu đạt 300 ngàn tấn nhưng chỉ thu được 161 triệu USD. Trong 11 tháng đầu năm 2002, kim ngạch xuất khẩu từ cao su đạt 229 triệu USD
, chiếm 14% trong tổng kim ngạch từ các cây trồng nông nghiệp chính, đứng thứ 3 sau gạo (44%)  và cà phê (18%). Tỷ trọng về kim ngạch xuất khẩu của các sản phẩm này được trình [image: image5.wmf]Đồ thị 3.2. Tỷ trọng kim ngạch các loại cây xuất khẩu 
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Nguồn: Trung tâm Thông tin – Bộ NN & PTNT

Cuộc khủng hoảng tài chính khu vực châu á có ảnh hưởng nặng nề đến cả cầu và cung về sản phẩm cao su, giá cao su trong thời kỳ  1997-2000 biến động khá lớn do cao su là mặt hàng khá nhạy cảm với tăng trưởng kinh tế. Do nhu cầu tiêu thụ cao su của các thị trường chính như Trung quốc, Nhật Bản giảm xuống, và giá trị đồng tiền của các nước sản xuất cao su chính ở Đông Nam á như Thái lan, Malaysia, Indonesia bị giảm mạnh so với đồng đô la, từ niên vụ 1997/1998, giá cao su giảm tới khoảng 40% so với trước. Từ tháng 2-3/1998, giá cao su có xu hướng tăng lên và đạt mức tương đối cao vào tháng 5-6/1998 nhưng sau đó lại có xu hướng giảm với tốc độ khá nhanh. Vào thời điểm tháng 9/1999, giá xuất khẩu cao su của Việt Nam hạ đến mức khá thấp với 520 USD/tấn, bằng 75% giá của tháng 3/1998 và chỉ bằng 65% so với giá tháng 5/1998.  Quý I/2002, giá cao su xuất khẩu của Việt Nam thậm chí còn thấp hơn nữa và ở mức thấp nhất với 468 USD/tấn vào tháng 2/2002.

Trên thị trường thế giới, lượng cao su xuất khẩu của Việt Nam trong mấy năm gần đây có tăng lên, nhưng tỷ trọng xuất khẩu về mặt khối lượng cũng còn khiêm tốn. Năm 1999, Việt Nam xuất được 265 ngàn tấn cao su tự nhiên và đến năm 2001 con số này là 300 ngàn tấn,  chiếm khoảng 5,6% tổng khối lượng xuất khẩu toàn thế giới.  Tuy vậy, do tốc độ tăng bình quân về mặt sản lượng của Việt Nam trong 5 năm trở lại đây đạt khoảng 15-17%/năm  lớn hơn tốc độ tăng bình quân của toàn thế giới (khoảng 3-4%/năm trong những năm gần đây, sản lượng toàn cầu năm 2001 tăng 5% so với năm 2000
) , tỷ trọng về khối lượng sản phẩm cao su của Việt Nam  so với sản lượng toàn cầu sẽ tăng lên trong những năm tới.

Ba nước sản xuất cao su lớn nhất hiện nay là Thái lan, Inđônêxia và Malaysia chiếm tới khoảng 70% sản lượng toàn thế giới (số liệu năm 2001), cũng là những nước xuất khẩu chính có ảnh hưởng mạnh nhất đến thị trường cao su thế giới. Sau khi Hiệp hội Cao su thiên nhiên thế giới giải tán do khả năng ảnh hưởng điều tiết đến thị trường cao su thế giới tỏ ra hạn chế, ba nước sản xuất cao su lớn nhất thế giới này đã đi đến quyết định thành lập một liên minh tay ba gọi tắt là TRC. Để ngăn chặn xu hướng giảm giá cao su diễn ra vào năm 2001, những tháng đầu năm 2002, ba nước này đã thoả thuận hạn chế khối lượng cung và đã làm vực dậy giá cao su thế giới. Theo thoả thuận giữa ba nước này thì trong hai năm 2002-2003 mỗi năm các nước sẽ cắt giảm 4% sản lượng cao su và lượng cao su xuất khẩu sẽ được giảm 10% bắt đầu từ đầu năm 2002.  Tác dụng của các chính sách này đã làm giá cao su thế giới trong năm 2002 tăng lên đáng kể. Giá cao su RSS2 Singapore đạt mức 830 USD/tấn vào tháng 6-7/2002 và lên tới mức đỉnh điểm 893 UDS/tấn vào tháng 9/2002. Ba nước sản xuất và xuất khẩu cao su lớn nhất này còn thành lập một công ty cao su quốc tế 3 bên IRTC với số vốn điều lệ 225 triệu USD với mục tiêu cơ bản là mua vào và dự trữ cao su để hỗ trợ giá. Trong giai đoạn đầu tiên, mỗi nước đã quyết định đóng góp 1 triệu đôla cho công ty liên doanh này.

Trên khía cạnh về kim ngạch xuất khẩu, thị phần của cao su Việt Nam trên thị trường thế giới còn nhỏ bé hơn so với khi so sánh về mặt khối lượng.  Trong giai đoạn 1995-2000, tỷ trọng kim ngạch xuất khẩu cao su của Việt Nam  so với tổng kim ngạch xuất khẩu về mặt hàng này của 4 nước Thái lan, Malaysia, Inđônêxia và Việt Nam chỉ là 3,8%. Năm 2001, kim ngạch xuất khẩu cao su của Thái lan gấp 9,12 lần của Việt Nam. Chỉ số này cùng kỳ đối với Inđônêxia và Malaysia lần lượt là: 7,95 và 4,08 lần. Nguyên nhân của sự chênh lệch này là do cao su Việt Nam uy tín còn hạn chế và cơ cấu sản phẩm chưa phù hợp nên giá xuất thấp hơn so với giá cao su trên thị trường thế giới. Cùng một mặt hàng RSS1 nhưng giá cao su của Việt Nam bán cho bốn thị trường thì đều kém Malaysia, Singapore, và Mỹ. Giá trị cao su của Việt Nam cùng chủng loại thường thấp hơn hẳn giá tại NewYork từ 150-500 USD/tấn, ở Kualalumpur từ 100-250USD/tấn, tại Singapore từ 100-200 USD/tấn. Vào tháng 02/2000 giá cao su RSS3 tại Thượng Hải đã lên tới 9100 nhân dân tệ/tấn (1096 USD/tấn)
 trong khi đó Thái Lan là 680 USD/tấn và tại Việt Nam (giá FOB) của  cao su xuất đi Trung Quốc và các thị trường khác một cách ào ạt chỉ có trên [image: image6.wmf]Đồ thị 3.3 Gía cao su XK VN/thế giới 
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Nguồn: Giá cao su VN được tính bằng kim ngạch/lượng xuất, số liệu lấy từ Vụ thương mại – Giá cả TCTK. Giá cao su thế giới là giá cao su RSS2 tại Singapore.

Cầu về sản phẩm cao su trên thế giới – mặt thứ hai ảnh hưởng đến giá cả, cũng biến động rất mạnh. Cầu về sản phẩm cao su phụ thuộc trực tiếp bởi lượng cao su tiêu dùng trong năm. Năm 2001 lượng cao su tự nhiên được tiêu thụ trên thế giới được ước lượng khoảng 7,25 triệu tấn, giảm  một chút so với năm 2000 với 7,34 triệu tấn
. Khoảng gần một nửa khối lượng cao su tự nhiên trên thế giới được dùng trong công nghiệp sản xuất lốp các loại. Chính vì vậy, sự thăng trầm của ngành công nghiệp ôtô, xe máy kéo theo sự thăng trầm của ngành công nghiệp sản xuất lốp có ảnh hưởng quan trọng đến lượng cao su nguyên liệu tiêu thụ trên thị trường và theo đó ảnh hưởng đến giá cả của mặt hàng cao su. Sự phát triển của bản thân ngành công nghiệp sản xuất ôtô, xe máy lại phụ thuộc rất lớn ở mức độ tăng trưởng kinh tế ở mỗi nước. Đó là lý do chủ yếu của sự giảm giá cao su thế giới vào năm 2001, khi mà nền chính trị thế giới có nhiều bất ổn và kinh tế thế giới ở giai đoạn suy thoái. Giá cao su xuất khẩu trung bình của Việt Nam năm 2001 ở mức 544 USD/tấn giảm 11% so với năm 2000. Cũng trong xu hướng này, giá cao su thế giới RSS2 tại Singapore ở mức 588 USD/tấn, giảm tới 14% so với năm 2000.

Thị trường xuất khẩu của cao su Việt Nam cũng biến đổi cơ bản trong thập kỷ vừa qua. Trước năm 1990, các nước XHCN Đông Âu cũ trong Hội đồng Tương trợ kinh tế (CMEA) và Singapore là các khách hàng chính của cao su Việt Nam. Sau khi các nước XHCN Đông Âu tan rã, Việt Nam chuyển hướng xuất khẩu sang các nước như Trung Quốc và Mỹ, ngoài ra vẫn giữ khách hàng truyền thống Singapore. Trong khoảng 5-7 năm trở lại đây (từ năm 1995) cao su của Việt Nam được xuất khẩu đi tới khoảng 40 nước trên thế giới bao gồm thêm các nước Đông Bắc á và châu Âu (cả Đông và Tây Âu). Trung quốc hiện là thị trường có sức tiêu thụ cao su mạnh nhất của Việt Nam. Trong 8 tháng đầu năm 2002, kim ngạch xuất khẩu cao su sang Trung quốc đạt 41,1 triệu USD, chiếm tới 29,2% tổng giá trị kim ngạch xuất khẩu cao su đi tất cả các thị trường. Singapore đứng thứ hai với 24,9 triệu USD kim ngạch, Malaysia 10,9 triệu USD, Đài loan 9,1 triệu USD, Hàn quốc 8,1 triệu USD, Nhật Bản 6,7 triệu USD, Đức 5,5 triệu USD, Mỹ 5 triệu USD. Tiếp theo sau là các thị trường Hồng Kông, Tây Ban Nha, Italia, Nga, Pháp, Hà Lan, Anh, Bỉ, Thổ Nhĩ Kỳ v.v...
. Diễn biến cơ cấu thị trường xuất khẩu của cao su Việt Nam được trình bày ở Bảng 6.

Bảng 6. Cơ cấu thị trường xuất khẩu của cao su Việt Nam

Châu lục
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001

Châu ¸
92.76
93.12
85.22
78.9
77.24
70.17
68.53

Châu Âu
7.1
6.8
14.13
19.11
21.28
27.17
28.80

Châu Mỹ
0.16
0.07
0.46
0.87
1.14
1.16
1.48

Châu úc
0
0
0.02
0.48
0.25
0.18
0.28

Trung Đông
0
0
0.17
0.64
0.08
1.32
0.90

Nguồn: Trung tâm Thông tin – Bộ NN & PTNT

Qua Bảng 6 có thể thấy rằng, mặc dù châu á vẫn là nơi tiêu thụ lớn nhất cao su của Việt Nam, chiếm tỷ trọng tới 68,53% tổng thị trường vào năm 2001, thị phần của thị trường châu Âu đang trong xu hướng tăng lên. Thị trường châu Âu từ chỗ chỉ chiếm  trên dưới 7% tổng thị trường vào năm 1995-1996 đã lên tới 27-29% trong những năm 2000-2001. Thị trường Bắc Mỹ là một thị trường khá quan trọng của các nước xuất khẩu cao su. Tỷ trọng của thị trường này đối với Việt Nam  có tăng lên song về mặt qui mô còn hạn chế. 

Nguyên nhân chính dẫn đến tỷ trọng lớn về cao su xuất khẩu của Việt Nam được xuất sang thị trường Trung quốc là do sản phẩm cao su nguyên liệu chủ yếu của Việt Nam là loại sản phẩm cao su khối SVR 3L thích hợp với việc sản xuất săm lốp cao su chất lượng thấp và phù hợp với công nghệ sản xuất săm lốp ở trình độ thấp. Ngoài ra, chế phẩm SVR 3L cũng được dùng để đáp ứng nhu cầu của công nghiệp sản xuất giày của Trung quốc. Nguyên nhân sâu xa của việc các nhà máy chế biến cao su của Việt Nam chủ yếu vẫn còn sản xuất một khối lượng lớn cao su mủ khô cao cấp như SVR 3L, SVR 5L là do những sản phẩm này phù hợp với các thị trường trước đây là các nước XHCN Đông Âu với công nghệ chế tạo săm lốp ô tô sử dụng nguyên liệu là các chế phẩm này. Hiện nay nhu cầu của thị trường thế giới về các sản phẩm cao su mủ khô cao cấp này không lớn, trong khi nhu cầu tiêu thụ về các loại mủ cao su thấp cấp hơn như SVR10 và SVR20 lại khá mạnh (khoảng70-75% thị trường cao su tự nhiên thế giới). Điều đó đặt ra sự cần thiết cho Việt Nam phải chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sản xuất sang các loại sản phẩm cao su nguyên liệu này để phù hợp với nhu cầu của các thị trường mới. Việc đa dạng hoá các chủng loại sản phẩm cao su thiên nhiên sẽ giúp các doanh nghiệp xuất khẩu cao su Việt Nam không bị phụ thuộc quá lớn vào thị trường Trung quốc và cũng có nghĩa là sẽ tránh được tình trạng có thể bị ép giá trong đàm phán kinh doanh. 
Đối với Thái lan là nước sản xuất và xuất khẩu cao su tự nhiên lớn nhất thế giới trong thập kỷ vưà qua. Thị trường xuất khẩu lớn nhất của họ là Nhật Bản, sau đó là Trung Quốc và Mỹ. Ngoài ra, cao su tự nhiên của Thái lan còn được xuất đi Malaysia, Hàn Quốc, Singapore, Pháp, Italia, Brazil v.v… Đối với cả ba nước sản xuất cao su trong nhóm IRTC (Thái Lan, Malaysia và Inđônêxia), sản phẩm cao su tự nhiên của họ chủ yếu là loại SVR10, SVR20, chiếm tới khoảng 74% cơ cấu sản phẩm trong khi chủng loại cao su tương đương SVR 3L chỉ chiếm khoảng 3%, loại ly tâm khoảng 10%
. Vì vậy, mặc dù Việt Nam và các nước này có một số thị trường chung nhưng mức độ cạnh tranh của sản phẩm cao su Việt Nam trên các thị trường này không lớn do cơ cấu chủng loại sản phẩm xuất khá khác nhau. Mặt khác, với cùng một chủng loại sản phẩm thì sức cạnh tranh của sản phẩm cao su Việt Nam cũng chưa cao do qui mô còn quá nhỏ bé so với các nước xuất khẩu cao su hàng đầu. 

· Kết luận và các vấn đề cần nghiên cứu

· Về mặt qui mô phát triển cây cao su:  Theo Kế hoạch phát triển cao su Việt Nam đến năm 2010 đã được Thủ tướng chính phủ phê duyệt tại quyết định số 86/TTg ngày 5-2-1996 thì dự kiến cả nước sẽ có 700.000 ha cao su vào năm 2010. Phân bố chủ yếu diện tích cao su vẫn là hai vùng sản xuất chính: Tây nguyên và Đông Nam Bộ với diện tích kế hoạch tương ứng là 330.000 ha và 300.000 ha. Tuy vậy, đây là chỉ tiêu mang tính chất định hướng, vì mở rộng diện tích chưa chắc đã mang lại hiệu quả kinh tế do việc trồng cao su lấy mủ đòi hỏi rất nhiều yêu cầu khắt khe về giống và kỹ thuật chăm sóc. Thêm vào đó, việc qui hoạch các vùng trồng cao su sao cho thuận tiện vận chuyển đến các nhà máy chế biến cũng cần được chú ý. Miền Đông Nam Bộ đã không còn nhiều quỹ đất cho việc trồng cao su, vì vậy chỉ có thể tập trung mở rộng diện tích ở Tây nguyên và Duyên hải miền Trung. Không nên mở rộng diện tích cao su đại điền vì vốn đầu tư, thời gian đầu tư và thu hồi vốn lâu. Độ linh hoạt về chuyển đổi chủng loại giống cao su cũng khó khăn hơn so với cao su tiểu điền. Việc phát triển cao su tiểu điền cần được khuyến khích vì sẽ tạo điều kiện để Việt Nam chuyển đổi cơ cấu sản phẩm sang các loại cao su phẩm cấp thấp phù hợp với nhu cầu của thị trường quốc tế và phù hợp với xu hướng phát triển cao su tiểu điền của các nước sản xuất và xuất khẩu chính trên thế giới. Tuy nhiên, việc mở rộng diện tích cao su cũng như phát triển công nghiệp chế biến cao su cần chú ý xem xét ảnh hưởng về mặt môi trường. Mức độ ảnh hưởng này cần được nghiên cứu và đánh giá trong thời gian tới.
· Cần đánh giá chính xác khả năng cạnh tranh của cao su VN trên thị trường thế giới, từ đó có các chiến lược phát triển cao su phù hợp.  Việt Nam đã gia nhập tổ chức cao su TRC nên sẽ tận dụng được hỗ trợ về mặt kỹ thuật, giống cũng như cập nhật được thông tin một cách nhanh chóng về thị trường cao su thế giới. Sản phẩm cao su của Việt Nam cũng có khả năng được quảng bá rộng rãi hơn khi tham gia tổ chức này. Tất nhiên khi tham gia tổ chức này, Việt Nam cũng phải tuân thủ các nguyên tắc và một số cam kết để phân chia thị phần, chẳng hạn có thể là một số hạn chế về diện tích và sản lượng ở một mức độ nhất định. Tuy nhiên,  mặt lợi thế khi gia nhập tổ chức này có thể nói  là lớn hơn mặt bất lợi.  Việc lượng hoá và đánh giá ảnh hưởng của các tác động này là một chủ đề có thể nghiên cứu tiếp theo về sản xuất cao su.

· Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ nhất định các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp trong Tổng công ty cao su để chuyển đổi chủng loại cây trồng cao su cho phù hợp. Hỗ trợ về vốn cho các doanh nghiệp này là cần thiết để rút ngắn thời gian chuyển đổi.

· Trong khuôn khổ các qui hoạch tổng thể, Nhà nước nên để cho doanh nghiệp tự quyết định qui mô phù hợp cho mình cũng như được phép quyết định thanh lý các vườn cây cao su để có thể áp dụng các loại giống mới nâng cao hiệu quả, đồng thời tạo ra sản phẩm hàng hoá khác ngoài mủ cao su, áp dụng được các công nghệ mới tiên tiến nhanh hơn. Việc điều tra nghiên cứu tiếp về giá trị kinh tế của cây cao su so sánh tương đối với các khả năng sử dụng khác ở từng vùng trồng cao su cũng là cần thiết trong thời gian tới. Điều đó sẽ quyết định việc giữ cây cao su hay chuyển hướng cây trồng đối với từng vùng canh tác cụ thể.

· Vấn đề mở rộng thị trường và công tác xúc tiến thương mại cần được đầu tư và chú ý hơn nữa. Các thông tin về giá cả, các xu hướng vận động của cung, cầu và thị hiếu của từng loại sản phẩm cao su trên thị trường thế giới cần được thu thập và xử lý tốt hơn để tăng doanh thu và lợi nhuận từ việc xuất khẩu cao su.

· Đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực đầu tư cho công nghiệp chế biến cao su cần được khuyến khích hơn để tận dụng khả năng vốn và công nghệ của nước ngoài để ngành công nghiệp này có điều kiện phát triển mạnh.

Phụ lục - Phương pháp tính chỉ số chi phí nguồn lực nội địa DRC

Chỉ số chi phí nguồn lực nội địa là tỷ số chi phí các nguồn lực nội địa và đầu vào trung gian không thương mại được (tính toán theo giá bóng, còn gọi là giá xã hội hay giá kinh tế để phân biệt với giá thị trường) với khoản thu/ tiết kiệm ngoại tệ ròng qua việc sản xuất hàng hoá trong nước. DRC cho mặt hàng i được tính theo công thức sau:

a)  DRCi =   (mj=1Wj (s)Lj /  (Pi​ (s)Ti- (nk=1 Pk (s)Qk)

Trong đó: 

Pi​ (s), Pk (s), Wj (s): lần lượt là giá xã hội của mặt hàng i, giá xã hội của đầu vào thương mại được k và giá xã hội của nguồn lực nội địa j (khi sản xuất sản phẩm i)

Ti: khối lượng của mặt hàng i trên một đơn vị quan sát (ví dụ ha)

 Lj , Qk:  Khối lượng của nguồn lực nội địa j và khối lượng đầu vào thương mại được k được sử dụng để sản xuất mặt hàng trên một đơn vị quan sát

n,m:  Số lượng đầu vào thương mại được và số lượng các nguồn lực nội địa sử dụng trong sản xuất sản phẩm i.

Hoặc:


b)  DRCi =   (nj=k+1 aij p*j /  (pbi​ - (kj=1 aij pbj)

Trong đó: 

j = 1,2..., k là các đầu vào thương mại được


j = k+1, ..., n  là các nguồn lực nội địa và đầu vào trung gian không thương mại.

p*j   là giá bóng của các nguồn lực và đầu vào trung gian 

pbi   là giá qua cửa khẩu của mặt hàng i được tính theo tỷ giá hối đoái kinh tế.

aị       là hệ số kỹ thuật (hệ số chi phí đầu vào j cho sản phẩm i)

pjb   là  giá biên giới 

Nếu DRC < 1, nền kinh tế tiết kiệm được  ngoại tệ bằng việc sản xuất hàng hoá; nói cách khác sản xuất hàng hoá đó có hiệu quả xét về lợi ích xã hội. Ngược lại, nếu DRC >1, tổng chi phí cơ hội của nguồn lực nội địa và đầu vào không thương mại lớn hơn so với khoản tiết kiệm ngoại tệ, do vậy không nên sản xuất trong nước.
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Đồ thị 1 : Sản lượng cao su tự nhiên một số nước (000 tấn)
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Đồ thị 2. Chi phí SX cao su của 1 số nước (USD/tấn)
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� Nguồn: Trung Tâm Thông Tin NN&PTNT


� Số liệu tính năng suất của FAO theo tổng diện tích, trong khi đó thông thường năng suất tính ở Việt Nam là theo diện tích kinh doanh. Do vậy, có sự khác nhau đáng kể giữa số liệu của FAO và số liệu về năng suất được nêu ở phần trước đây.


� Nguồn: FAO


� Đa dạng hoá hình thức chủ sở hữu vốn đầu tư trong các DNNN- Nguyễn Thắng.


� Đinh Xuân Trường, Nguyễn Ngọc Truyện, Viện nghiên cứu cao su


� Sơn.L D., Đánh giá cạnh tranh của cao su trong khối ASEAN, 2000


� Cách tính DRC cụ thể sẽ trình bày trong Phụ lục 1


� Phạm Hồng Phương và Nguyễn Hữu Hùng, Việnnghiên cứu cao su.


� Trần Công Thắng (2002)


� Trần Công Thắng (2002)


� Reuters News Service


� FAO website


� Reuters New Service


� Thời báo Kinh tế Việt Nam, 01/02/2000


� Sơn.L.D., Khả năng canh tranh của Cao su Việt Nam trong khối ASEAN, 2000


� FAO website


�  Trung tâm Thông tin Nông Nghiệp và PTNT (ICARD)


� Trần Công Thắng
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Đồ thị 3.1: Kim ngạch các sản phẩm nông nghiệp chủ yếu, 1995-1998
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Tabelle2

		

		Vietnam		Thailand		USA		Pakistan		China		India		The rest of the world

		4508		6686		2938		1919		2708		2571		972

		Vietnam		Thailand		USA		Pakistan		China		India		The rest of the world

		1988		5939		3079		1618		191		1589		6439
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major agri. export commodities

		Export volume of rice and maize of Vietnam

														Unit: 1000 tons

		Year		Rice		Paddy output		Rice output (=C*65%)		Export/output		Maize		Rice import		Export value (million. USD) of rice						Export average price, USD/ton (N. Sinh Cuc)

		1980		33.3										201.4

		1981

		1982

		1983

		1984																				Export rice price

		1985		59.4										336.1

		1986				16002.9		10721.943

		1987				15102.6		10118.742

		19.88				17000		11390																exchange rate		1000 VND/ton

		1989		1372		18996.3		12347.595		0.1111147555						290						204		8500		1734

		1990		1624		19225.1		12496.315		0.1299583117		36.1		1.9		304.63						187.5		9220		1728.75

		1991		1033		19621.9		12754.235		0.0809927056		60.7				230.479						226.9		10520		2386.988

		1992		1946		21590.3		14033.695		0.13866626		76.8				405.131						214.6		10620		2279.052

		1993		1722		22836.6		14843.79		0.1160081084		70.5				361.96						210.1		10985		2307.9485

		1994		1983		23528.2		15293.33		0.12966437		120.9				424.43						214		11040		2362.56

		1995		1988		24963.7		16226.405		0.1225163553		60.4		11		539						257.77		11030		2843.2031

		1996		3003		26396.7		17157.855		0.1750218777						868						285		11685		3330.225

		1997		3575		27523.9		17890.535		0.1998263328						891.3						242		13100		3170.2

		1998		3730		29141.7		18942.105		0.1969158127						1100						268.5		14020		3764.37

		1999		4508		31393.8		20405.97		0.2209157418

		2000		3393.8		32554		21160.1		0.1603867657						700 (roughly, pl. Check with other source)

		Source: Statistical Data - General Statistical Office, MOT and FAO, Nguyen Sinh Cuc (Vietnam´s Socio-Economic Development, No 24, 2000)

		data for 2000: "Tuoi tre" Newspaper, 1/2001

		Quality of exported rice of Vietnam												Unit: %

		Rice item		1990								1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997

		5% broken rice		3.98								7.51		18.96		25.62		44.51		30.5		30.95		27.36

		10% broken rice		10.21								27.58		21.48		25.62		25		24.58		17.66		16.2

		15% broken rice		5.69								4.98		11.03		13.24		4.03		12.02		5.45		7.11

		20% broken rice		3.42								5.58		4.25		8.23		9.03		10.73		6.23		1.27

		25% broken rice		20.47								25.85		13.32		11.08		7.31		18.11		21.7		35.98

		> 25% broken rice		56.23								28.5		30.96		16.21		10.12		4.06		18.37		12.08

		Total		100								100		100		100		100		100		100		100

		Source: MARD

						Market share of Vietnam's exported rice

						VN		Thailand		USA		Pakistan		China		India		The rest of the world		World

				1989		1372		3804

				1990		1624		3856

				1991		1033		4670

				1992		1946		4662

				1993		1722		4564

				1994		1983		4743

				1995		1988		5939		3079		1618		191		1589		6439		20843		0.0953797438

				1996		3003		5251		2619		1678		357		3556				19628		0.1529957204

				1997		3575		5263		2508		1973		939		1959				19026		0.1879007674

				1998		3730		6366		3722		1984		3746		3940				27546		0.1354098599

				1999		4508		6686		2938		1919		2708		2571		972		22302		0.2021343377

						Vietnam		Thailand		USA		Pakistan		China		India		The rest of the world

				Total		16804		29505		14866		9172		7941		13615		17442		109345
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Quality of exported rice

		Merchandise Exports by commodity						Unit: million US$

				1995		1996		1997		1998		Average

		Total exports								9365

		Rice		549		855		870		1024		824.5

		Rubber		181		163		191		127		165.5

		Tea		33		29		48		51		40.25

		Coffee		495		337		491		594		479.25

		Cashewnut		130		130		133		117		127.5

		Rice		824.5

		Rubber		165.5

		Coffee		479.25

		Cashewnut		127.5

				1995		1996		1997		1998

		Gạo		549		855		870		1024

		Thuỷ sản		620		651		781		858		0.837890625

		Cà phê		495		337		491		594

		Cao su		181		163		191		127

		Hạt điều		130		130		133		117

				Export tax				Merchandise exports

				1997		1998		1997		1998

		Rice						870		1024

		Marine products						781		858

		Coffee						491		594

		Rubber						191		127

		Cashewnut						133		117

		Crude oil
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		Quality of exported rice of Vietnam				Unit: %

		Rice item		1990		1992		1995		1997		1997-1990 improvement

		5% broken rice		3.98		18.96		30.5		27.36		23.38

		10% broken rice		10.21		21.48		24.58		16.2		5.99

		15% broken rice		5.69		11.03		12.02		7.11		1.42

		20% broken rice		3.42		4.25		10.73		1.27		-2.15

		25% broken rice		20.47		13.32		18.11		35.98		15.51

		> 25% broken rice		56.23		30.96		4.06		12.08		-44.15

		Total		100		100		100		100

		Source: MARD
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		4508		6686		2938		1919		2708		2571		972
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major agri. export commodities

		Export volume of rice and maize of Vietnam

														Unit: 1000 tons

		Year		Rice		Paddy output		Rice output (=C*65%)		Export/output		Maize		Rice import		Export value (million. USD) of rice						Export average price, USD/ton (N. Sinh Cuc)

		1980		33.3										201.4

		1981

		1982

		1983

		1984																				Export rice price

		1985		59.4										336.1

		1986				16002.9		10721.943

		1987				15102.6		10118.742

		19.88				17000		11390																exchange rate		1000 VND/ton

		1989		1372		18996.3		12347.595		0.1111147555						290						204		8500		1734

		1990		1624		19225.1		12496.315		0.1299583117		36.1		1.9		304.63						187.5		9220		1728.75

		1991		1033		19621.9		12754.235		0.0809927056		60.7				230.479						226.9		10520		2386.988

		1992		1946		21590.3		14033.695		0.13866626		76.8				405.131						214.6		10620		2279.052

		1993		1722		22836.6		14843.79		0.1160081084		70.5				361.96						210.1		10985		2307.9485

		1994		1983		23528.2		15293.33		0.12966437		120.9				424.43						214		11040		2362.56

		1995		1988		24963.7		16226.405		0.1225163553		60.4		11		539						257.77		11030		2843.2031

		1996		3003		26396.7		17157.855		0.1750218777						868						285		11685		3330.225

		1997		3575		27523.9		17890.535		0.1998263328						891.3						242		13100		3170.2

		1998		3730		29141.7		18942.105		0.1969158127						1100						268.5		14020		3764.37

		1999		4508		31393.8		20405.97		0.2209157418

		2000		3393.8		32554		21160.1		0.1603867657						700 (roughly, pl. Check with other source)

		Source: Statistical Data - General Statistical Office, MOT and FAO, Nguyen Sinh Cuc (Vietnam´s Socio-Economic Development, No 24, 2000)

		data for 2000: "Tuoi tre" Newspaper, 1/2001

		Quality of exported rice of Vietnam												Unit: %

		Rice item		1990								1991		1992		1993		1994		1995		1996		1997

		5% broken rice		3.98								7.51		18.96		25.62		44.51		30.5		30.95		27.36

		10% broken rice		10.21								27.58		21.48		25.62		25		24.58		17.66		16.2

		15% broken rice		5.69								4.98		11.03		13.24		4.03		12.02		5.45		7.11

		20% broken rice		3.42								5.58		4.25		8.23		9.03		10.73		6.23		1.27

		25% broken rice		20.47								25.85		13.32		11.08		7.31		18.11		21.7		35.98

		> 25% broken rice		56.23								28.5		30.96		16.21		10.12		4.06		18.37		12.08

		Total		100								100		100		100		100		100		100		100

		Source: MARD
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Quality of exported rice

		Merchandise Exports by commodity						Unit: million US$

				1995		1996		1997		1998		Average

		Total exports								9365

		Rice		549		855		870		1024		824.5

		Rubber		181		163		191		127		165.5

		Tea		33		29		48		51		40.25

		Coffee		495		337		491		594		479.25

		Cashewnut		130		130		133		117		127.5
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		Quality of exported rice of Vietnam				Unit: %

		Rice item		1990		1992		1995		1997		1997-1990 improvement

		5% broken rice		3.98		18.96		30.5		27.36		23.38

		10% broken rice		10.21		21.48		24.58		16.2		5.99

		15% broken rice		5.69		11.03		12.02		7.11		1.42

		20% broken rice		3.42		4.25		10.73		1.27		-2.15

		25% broken rice		20.47		13.32		18.11		35.98		15.51

		> 25% broken rice		56.23		30.96		4.06		12.08		-44.15

		Total		100		100		100		100

		Source: MARD
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chi phi sx

		

				Giá

				Người sn xuất				CPSX		Chế biến		CPCB		FOB		Lỗ/ lãi		Giá xuất khẩu tháng 10, 11 /1999		Lỗ/ lãi

				Nộ nông dân tỉnh Bình Phước		Bình Phước		576		45		621		671		50		700		+79   đến  +139

				Nộ nông dân tỉnh Đồng Nai		Đồng Nai		488		45		533		671		136		760		+167  đến +227

				Bình quân của Tổng công ty Cao su		TCT Cao su		607		45		652		671		19				+48   đến  +79

				Đồ thị XX. Chi phí và giá XK cao su Việt Nam năm 1998 (USD/tấn)

						Đồ thị XX. Chi phí SX cao su của 1 số nước (USD/tấn)

				Bng 19 Giá thành sn xuất 1 kg cao su tự nhiên

				Năm

						Indonesia		Malaysia		Thái Lan		Việt Nam

				1994		922		942.8		849.9		530

				1995		948		1123.5		965.8		676.2

				1996		951.6		1191.9		950		717.7

				1997		856.3		1138.8		940		705

				tb		919.475		1099.25		926.425		657.225

						71.4782892411		59.7884921537		70.9420622285		100

				Ghi chú: Số trong ngoặc đn tính ra đồng cent Mỹ

				Nguồn: ANRPC_1999. Tạp chí Kinh tế,  Thống kê của ANRPC Tập 14 . No 1

				ANRPC: Hiệp hội các nước sn xuất Cao su tự nhiên
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sl cao su theo tinh

		

				1995		1996		1997		1998		1999		2000

		Cao su		0.57		0.61		0.78		1.20		1.64		1.37

		Gạo		0.5149077241		0.4740089224		0.48885278		0.3764992706		0.4823528206		0.6011754445

		Cà phê		0.250		0.437		0.472		0.329		0.453		0.964
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		Tháng/Năm		Cao su VN XK		Giá cao su thế giới

				(USD/Tan)		RSS2 Singapore
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Việt Nam

Thế giới

610

613

663

783

680

723

710

748

780

788

725

696

650

775

630

645

612

711

610

749

603

716

600

643

600

679

610

688

580

638

560

600

550

610

540

600

530

591

520

559

520

572

560

605

590

741

590

665

612

639

608

748

578

700

608

698

647

693

668

666

610

660

609

678

603

669

609

646

600

633

571

640

531.7883079158

622.8044917938

567.4500628931

620.7753681316

585.7602315195

583.728634892

586.9352337148

593.328143212

577.8886836272

606.4201031943

585.6204534617

666.2260652457

552.7134120525

626.9516774788

561.522671735

595.4921074698

513.8205635771

577.9093266224

498.8171453693

540.7566029686

483.664193964

530.2822274678

483.7107506512

500.0095595729

523.8095238095

564.301919476

458.3333333333

628.2231507279

478.8732394366

674.3549785992

500

688.7950383011

566.6666666667

695.288815032



thi truong xk cao su 95-00

				Diện tích - năng suất - sản lượng cây cao su (1990 - 2000) phân theo địa phương

		STT		Tỉnh/khu vực		2000														Năm 2000						%

						Diện tích gieo trồng		Diện tích thu hoạch		Năng suất		Sản lượng						Diện tích gieo trồng		Diện tích thu hoạch		Năng suất		Sản lượng		Diện tích gieo trồng		S.lượng

				IV. Bắc Trung Bộ		31247		8077		11.4		9222				IV. Bắc Trung Bộ		31247		8077		11.4		9222		7.68		3.2

		26		Thanh Hoá		7686										VI. Tây Nguyên		89321		34185		12.21		41740		21.95		14.3

		27		Nghệ An		5228		2760		11.4		3156				Kon tum		13224		1325		12.18		1614		3.25		0.6

		28		Hà Tĩnh		418		0				0				Gia Lai		49659		15960		12.36		19726		12.20		6.8

		29		Quảng Bình		6053		1977		11.6		2290				Đắk lắk		26438		16900		12.07		20400		6.50		7.0

		30		Quảng Trị		9845		3340		11.3		3776				VII. Đông Nam Bộ		284077		185997		12.96		240982		69.81		82.5

		31		Thừa Thiên - Huế		2017										T.P. Hồ Chí Minh		2904		2503		12.52		3133		0.71		1.1

																Bình Phước		86961		51162		13.49		69000		21.37		23.6

				Miền nam		375665		220182		12.8		282722				Tây Ninh		28593		17178		12.58		21618		7.03		7.4

																Bình Dương		94585		58989		12.66		74658		23.24		25.6

				V. Duyên hải Nam Trung Bộ		2267		0				0				Đồng Nai		42420		39964		12.80		51150		10.42		17.5

		32		Đà Nẵng												Bình Thuận		10074		1050		11.43		1200		2.48		0.4

		33		Quảng Nam		810										Bà Rịa - Vũng Tàu		18540		15151		13.35		20223		4.56		6.9

		34		Quảng Ngãi		1142										cả nước		406912		228259		12.8		291944		100.00		100.0

		35		Bình Định		34		0				0

		36		Phú Yên		281		0				0

		37		Khánh Hoà

				VI. Tây Nguyên		89321		34185		12.2		41740

		38		Kon tum		13224		1325		12.2		1614

		39		Gia Lai		49659		15960		12.4		19726

		40		§¾k l¾k		26438		16900		12.1		20400

				VII. Đông Nam Bộ		284077		185997		13.0		240982

		41		T.P. Hồ Chí Minh		2904		2503		12.5		3133

		42		Lâm Đồng

		43		Ninh Thuận

		44		Bình Phước		86961		51162		13.5		69000

		45		Tây Ninh		28593		17178		12.6		21618

		46		Bình Dương		94585		58989		12.7		74658

		47		Đồng Nai		42420		39964		12.8		51150

		48		Bình Thuận		10074		1050		11.4		1200

		49		Bà Rịa - Vũng Tàu		18540		15151		13.3		20223

				VIII. Đồng bằng sông Cửu Long		0		0				0

		50		Long An

		51		Đồng Tháp

		52		An Giang

		53		Tiền Giang

		54		Vĩnh Long

		55		Bến Tre

		56		Kiên Giang

		57		Cần Thơ

		58		Trà Vinh

		59		Sóc Trăng

		60		Bạc Liêu

		61		Cà Mau





xk2001

				Diện tích - năng suất - sản lượng cây cao su (1990 - 2000) phân theo địa phương

										ha, t¹/ha, tÊn

		STT		TØnh/khu vùc		1990						1991						1992						1993						1994						1995						1996						1997						1998						1999						2000								2001

						Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng		Diện tích gieo trồng		Diện tích thu hoạch		Năng suất		Sản lượng		Diện tích		Năng suất		Sản lượng

				Cả nước		221718						220635						220996						242459						258407						278397				124748		254173				142501		347536				186547		381962				193526		394301				214827		406912		228259		12.8		291944

				Miền bắc		8844						8754						8529						9446						11605																																				31247		8077		11.4		9222

				I. Đồng bằng sông Hồng

		1		Hà Nội

		2		Hải Phòng

		3		Hà Tây

		4		Hải Dương

		5		Hưng Yên

		6		Hà Nam

		7		Nam Định

		8		Thái Bình

		9		Ninh Bình

				II. Đông Bắc																																																														0		0				0

		10		Hà Giang

		11		Cao Bằng

		12		Lào Cai

		13		Bắc Kạn

		14		Lạng Sơn

		15		Tuyên Quang

		16		Yên Bái

		17		Thái Nguyên

		18		Phú Thọ

		19		Vĩnh Phúc

		20		Bắc Giang

		21		Bắc Ninh

		22		Quảng Ninh

				III. Tây Bắc																				2																																										0		0				0

		23		Lai Châu																				2

		24		Sơn La

		25		Hoà Bình

				IV. Bắc Trung Bộ		8844						8754						8529						9444						11605						11515				3807		12216				5747		16177				6612		19294				5792		21766				5702		31247		8077		11.4		9222

		26		Thanh Hoá		1076						1076						1076						925						1453																																				7686

		27		Nghệ An		1604						1604						1439						1865						2931						3410				1817		2620				3354		4539				3597		4828				1726		5478				1700		5228		2760		11.4		3156

		28		Hà Tĩnh																				55						73																																				418		0				0

		29		Quảng Bình		1978						2077						2227						2302						2621						3192				1398		3931				1536		4526				1354		5257				1906		5358				2052		6053		1977		11.6		2290

		30		Quảng Trị		4186						3997						3787						4297						4317						4913				592		5665				857		7112				1661		9209				2160		10930				1950		9845		3340		11.3		3776

		31		Thừa Thiên - Huế																										210																																				2017

				Miền nam		212874						211881						212467						233013						246802																																				375665		220182		12.8		282722

				V. Duyên hải Nam Trung Bộ														50						165						268																																				2267		0				0

		32		Đà Nẵng

		33		Quảng Nam																																																														810

		34		Quảng Ngãi														30						145						248																																				1142

		35		Bình Định								20						20						20						20																																				34		0				0

		36		Phú Yên																																																														281		0				0

		37		Khánh Hoà

				VI. Tây Nguyên		28908						30023						31845						36056						39984						45144				10022		48301				13529		71207				18133		86955				20230		89833				22169		89321		34185		12.2		41740

		38		Kon tum		767						807						926						1763						2472						4293				100		4962				225		8973				498		11069				618		12005				984		13224		1325		12.2		1614

		39		Gia Lai		14184						14144						15634						17641						19505						21702				4840		22820				7749		37139				10523		49887				11725		50764				13385		49659		15960		12.4		19726

		40		§¾k l¾k		13957						15072						15285						16652						18007						19149				5082		20519				5555		25095				7112		25999				7887		27064				7800		26438		16900		12.1		20400

				VII. Đông Nam Bộ		183966						181838						180572						196792						206550																																				284077		185997		13.0		240982

		41		T.P. Hồ Chí Minh		1574						1574						2054						2222						2404																																				2904		2503		12.5		3133

		42		Lâm Đồng

		43		Ninh Thuận

		44		Bình Phước																																62550				24923		70716				30934		77670				36277		82159				46727		84319				54089		86961		51162		13.5		69000

		45		Tây Ninh		9850						9850						11000						16472						19472																																				28593		17178		12.6		21618

		46		Bình Dương		109360						106821						114385						114321						119255						66791				31601		77126				34661.0		83855				42134		89813				53116		92174				56612		94585		58989		12.7		74658

		47		Đồng Nai		53554						52854						41942						44970						45551						41466				31327		22075				33635		40414				35794		41850				36766		42500				37484		42420		39964		12.8		51150

		48		Bình Thuận		1054						1465						1465						1523						2416										256						384						460						460						737		10074		1050		11.4		1200

		49		Bà Rịa - Vũng Tàu		8574						9274						9726						17284						17452						18184				11418		18130				12014		18142				14999		18361				16094		18400				16841		18540		15151		13.3		20223

				VIII. Đồng bằng sông Cửu Long																																																														0		0				0

		50		Long An

		51		Đồng Tháp

		52		An Giang

		53		Tiền Giang

		54		Vĩnh Long

		55		Bến Tre

		56		Kiên Giang

		57		Cần Thơ

		58		Trà Vinh

		59		Sóc Trăng

		60		Bạc Liêu

		61		Cà Mau





sx cac nuoc

		

				Bắc ¸

				Đông Nam ¸

				Đông âu

				Tây âu

						1995		1996		1997		1998		1999		2000		2001

				Châu ¸		92.76		93.12		85.22		78.9		77.24		70.17		68.53

				Châu âu		7.1		6.8		14.13		19.11		21.28		27.17		28.80

				Châu Mỹ		0.16		0.07		0.46		0.87		1.14		1.16		1.48

				Châu úc		0		0		0.02		0.48		0.25		0.18		0.28

				Trung Đông		0		0		0.17		0.64		0.08		1.32		0.90

						100.02		99.99		100		100		99.99		100		99.99

						0		0		0.19		1.12		0.33		1.5

						1995		1996		1997		1998		1999		2000

				Châu Mỹ		0.16		0.07		0.46		0.87		1.14		1.16

				Khác		0		0		0.19		1.12		0.33		1.5

				Châu ¸		92.76		93.12		85.22		78.9		77.24		70.17

				Châu âu		7.1		6.8		14.13		19.11		21.28		27.17





xuat khau cac nuoc

						Lượng		Trị giá		%

		1		Trung Quốc		83,632		45.314		31.89				Trung Quốc		31.9

		2		Singapore		37,474		17.614		12.40				Singapore		12.4

		3		Hàn Quốc		18,762		9.331		6.57				Hàn Quốc		6.6

		4		Đài Loan		15,735		9.238		6.50				Đài Loan		6.5

		5		Liên bang Nga		14,886		8.814		6.20				Liên bang Nga		6.2

		6		Đức		13,932		7.932		5.58				Đức		5.6

		7		U craina		12,468		7.128		5.02				U craina		5.0

		8		Malaixia		13,040		6.282		4.42				Malaixia		4.4

		9		Nhật Bản		7,514		4.762		3.35				Khác		21.4

		10		Pháp		7,802		4.099		2.88						100.0

		11		Hồng công		4,990		2.808		1.98

		12		Bỉ		5,297		2.69		1.89

		13		Vương quốc Anh		4,030		2.33		1.64

		14		Tây ban nha		3,619		2.069		1.46

		15		Thổ nhĩ Kỳ		3,481		1.92		1.35

		16		Hà lan		3,239		1.896		1.33

		17		Mỹ		3,276		1.79		1.26

		18		Ir¨c		1,500		1.28		0.90

		19		Italia		1,891		1.1		0.77

		20		In®«nªxia		2,010		0.796		0.56

		21		Thái Lan		1,223		0.66		0.46

		22		Campuchia		1,200		0.558		0.39

		23		Ba lan		749		0.437		0.31

		24		Cana®a		521		0.313		0.22

		25		¤ xtr©ylia		621		0.307		0.22

		26		Thuỵ Điển		322		0.218		0.15

		27		Ailen		257		0.152		0.11

		28		Niu Di lan		154		0.083		0.06

		29		Đan mạch		121		0.082		0.06

		30		Phần Lan		59		0.031		0.02

		31		Mêhicô		40		0.024		0.02				Bảng : Cơ cấu cao su xuất khẩu của Việt Nam đến các khu vực

		32		Bồ đào nha		19		0.012		0.01				Khu vực		1995-1999		2000		2001

		33		Hi Lạp		19		0.012		0.01				Châu ¸						68.53

		34		C. H Nam Phi		20		0.012		0.01				Châu Phi		0.01		0		0.01

						263,903		142		100.00				Châu Âu		12.65		25.2		28.8

														Trung Đông		0.72		0.61		0.9

														Châu Mỹ		0.59		1.37		1.48

								châu âu		28.80				Châu úc		0.28		0.19		0.28

														 Tổng		100		100		99.9984513069

																				31.47

								Năm 2000		166		41.832								68.53

										161		110.285





xuat khau cac nuoc

		Trung Quốc

		Singapore

		Hàn Quốc

		Đài Loan

		Liên bang Nga

		Đức

		U craina

		Malaixia

		Khác



Đức
 5.6

Hàn Quốc
 6.6

Singapore 12.4

Nga
 6.2

Ucraina
 5.0

Malaixia 4.4

Đài Loan
 6.5

Khác 21.4

31.8901572199

12.3960195364

6.5667797374

6.5013301054

6.2029360846

5.5822202204

5.016397596

4.4210170732

21.4231424268



sx-xk Vietnam

		

				Nưước		Năm 1990				Năm 2000				Tốc độ tăng trưưởng BQ (1990-2000)

						NsuÊt		Sl­îng		NsuÊt		Sl­îng		NsuÊt		Sl­îng

				  Indonesia		683,6		1275		743,5		1687		0,9		2,9

				  Malaysia		800,2		1292		569.6		769		-3,2		-4,9

				  Philippines		708,9		1418		686.7		64		-0,3		0,5

				  Thái Lan		1012,9		58		1470,8		2236		3,9		4,7

				  Việt Nam		261,3				544,8		215		8,4		14,9

				Thế giới		784,3				910,3		6652		1,5		2,5

						Năm 1990		Năm 2001

				  Indonesia		1275		1624		5.4007316262				1.6145963509

				  Malaysia		1292		550		1.8290655138				1.3500702247

				  Thái Lan		1418		2350		7.8150981044

				  Việt Nam		58		300.7		1





sx-xk Vietnam

		



Năm 1990

Năm 2001



Price_VN_world

		

						trieu USD

						Thái Lan		Malaysia		Indonesia		Việt Nam

				1990		920.7		1119.0801878073		891		66.37

				1991		977.9		978.1462492273		1025		49.582

				1992		1138.8		925.2571249117		1117		66.917

				1993		1152.5		828.2506507129		1107		74.721

				1994		1662.9		1115.3450443928		1433		135.41

				1995		2458.8		1612.3622424533		2233		187.871

				1996		2500.5		1395.1269923288		2273		254.512

				1997		1831.6		1056.0927058154		2020		190.541

				1998		1339.8		720.8745285904		1548		124.258

				1999		1161.9		616.5722214845		1236		146.835

				2000		1514.3		676.5789473684		1320		166.022

						9.1211401633		4.0752366998		7.9507535146		1
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xuat khau 2001

		

				000tan		000ha		000 tấn		triệu USD		Tốc độ tăng trưởng

		Năm		Sản lượng		Diện tích		Lượng Xk		Kim Ngạch		Sản lượng		Diện tích		Lượng Xk		Kim Ngạch

		1990		57.9		221.7		75.875		66.37

		1991		64.6		220.6		62.947		49.582		11.57		-0.50		-17.04		-25.29

		1992		67		212.4		81.927		66.917		3.72		-3.72		30.15		34.96

		1993		96.9		242.5		96.667		74.721		44.63		14.17		17.99		11.66

		1994		128.8		258.4		135.532		135.41		32.92		6.56		40.21		81.22

		1995		124.7		278.4		138.105		187.871		-3.18		7.74		1.90		38.74

		1996		142.5		303.4		194.54		254.512		14.27		8.98		40.86		35.47

		1997		186.5		347.5		194.2		190.541		30.88		14.54		-0.17		-25.13

		1998		193.3		382		186.505		124.258		3.65		9.93		-3.96		-34.79

		1999		214.8		394.3		265		146.835		11.12		3.22		42.09		18.17

		2000		291.9		406.9		273.401		166.022		35.89		3.20		3.17		13.07

		2001		300.7		418.4		300		161		3.01		2.83		9.73		-3.02

										90-95		17.93		4.85		14.64		28.26

						5.0414507772				96-2000		16.47		7.11		15.29		0.63

										90-2000		17.13		6.09		14.99		13.19

		Diện tích gieo trồng		Diện tích thu hoạch		Năng suất		Sản lượng

		406912		228259		12.8		291944				0.6080586081

				608.0586080586
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				Giá cao su XK của VN (USD/tấn)		Giá thế giới (RSS2 Singapore (USD/tấn)

		1990		875		865

		1991		788		870

		1992		817		950

		1993		773		800

		1994		999		1200

		1995		1360		1603

		1996		1308		1458

		1997		981		1077

		1998		671		716

		1999		553		629

		2000		608		680

		2001		544		588

		10_2002		580		850





		



Gía XK VN

Gía thế giới

Đồ thị 3.3 Gía cao su XK VN/thế giới (USD/tấn)



		

				Cao su

				Lượng		Trị giá

				Tấn		TR. USD						Lượng		Trị giá

		Tổng số		269,056		146.16						Tấn		TR. USD

		Châu Mỹ		3,837		2.127				Châu Mỹ		3,837		2.127		1.5

		Mỹ		3,276		1.79				Châu Âu		72191		40.922		28.0

		Canađa		521		0.313				Châu ¸		187080		98.643		67.5

		Mêhicô		40		0.024				Châu Phi		20		0.012		0.01

		Châu Âu		72,191		40.922				Châu Đại dương		775		0.39		0.3

		Ailen		257		0.152				Nước khác		5153		4.066		2.8

		Vương quốc Anh		4,030		2.33						269,056		146		100.0

		Ba lan		749		0.437

		Bỉ		5,297		2.69												228000

		Bồ đào nha		19		0.012

		Đan mạch		121		0.082										175

		Đức		13,932		7.932										560

		Hà lan		3,239		1.896												560

		Hi Lạp		19		0.012												258

		Italia		1,891		1.1												180.6

		Liên bang Nga		14,886		8.814								Châu ¸		67.49

		Phần Lan		59		0.031								Châu Phi		0.01

		Pháp		7,802		4.099								Châu Âu		28.00

		Tây ban nha		3,619		2.069								Trung Đông		2.78

		Thổ nhĩ Kỳ		3,481		1.92								Châu Mỹ		1.46

		Thuỵ Điển		322		0.218								Châu Đại dương		0.27

		U craina		12,468		7.128										99.9981171319

		Châu ¸		187,080		98.643

		Campuchia		1,200		0.558

		Đài Loan		15,735		9.238

		Hàn Quốc		18,762		9.331

		Hồng công		4,990		2.808

		In®«nªxia		2,010		0.796

		Ir¨c		1,500		1.28

		Malaixia		13,040		6.282

		Nhật Bản		7,514		4.762

		Singapore		37,474		17.614

		Thái Lan		1,223		0.66

		Trung Quốc		83,632		45.314

		Châu Phi		20		0.012

		C. H Nam Phi		20		0.012

		Châu Đại dương		775		0.39

		Niu Di lan		154		0.083

		¤ xtr©ylia		621		0.307

		Nước khác		5,153		4.066
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Đồ thị 4. Tỷ trọng kim ngạch các loại cây xuất khẩu chủ yếu 11 tháng đầu năm 2002
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Sheet1

		

				Jan-Nov/2002		Jan-Nov/2001		Unit: mln USD

		Gạo		730		573

		Cà phê		291		356

		Cao su		229		146

		Hạt tiêu đen		106		88.7

		ChÌ		76.9		56.7

		Hạt điều		194.3		131

		Nguồn: Reuters News Service
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